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CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
               Độc Lập  -  Tự Do  -  Hạnh Phúc

          Soá               / HÑQT 
                                ----o0o----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2007.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
NĂM 2006
           (  Báo cáo theo Thông tư số 57 / 2004 / TT – BTC ngày 17.06.2004 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.)

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
+ Những sự kiện quan trọng:

          - Tiền thân của Công ty là Xí nghiệp Vận tải xăng dầu đường sông, được thành lập từ cơ sở sát nhập Xí nghiệp sửa chữa tàu Bình Chánh và bộ phận tải xăng dầu đường sông của Công ty vận tải xăng dầu (VITACO), Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam. Ngành nghề kinh doanh chính là söaû chữa đóng  tàu và vận tải xăng dầu đường sông.

    Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đồng thời tạo ra động lực phát triển mới cho các doanh nghiệp, năm 1999 Xí nghiệp Vận tải Xăng dầu Đường sông được chuyển thành Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex theo Quyết định số 151/1999/QĐ – TTG của Thủ tướng Chính phủ. Công ty là thành viên của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, hoạt động với mức vốn điều lệ ban đầu là 13,5 tỷ đồng, trong đoùTổng Công ty Xăng dầu Việt Nam góp 30%, phần còn lại là của các cổ đoâng trong công ty và của các cổ đoâng khác ở các đơn vị thành viên Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam. 
    Năm 1999 khi Công ty thành lập, vốn điều lệ là 13,5 tỷ đồng. Với mức vốn này  không đaùp ứng đủ nhu cầu hoạt động của Công ty, gây không ít khó khăn cho sự phát triển của Công ty. 

    Năm 2003, Coâng ty đaõ tăng vốn điều lệ leân 14,596 tỷ đồng, Tổng Coâng ty xăng dầu Việt Nam chiếm 35% vốn điều lệ; 

   Năm 2004, vốn điều lệ của Công ty là 19,370 tỷ đồng, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam chiếm 51,21% vốn điều lệ; 

   Năm 2006 vốn điều lệ của Coâng ty tăng leân 35.000.000.000 đồng, Tổng Coâng ty xăng dầu Việt Nam chiếm 51,21% vốn điều lệ.

   Ngày 11/12/2006 Công ty được Ủy Ban Chúng Khoán Nhà Nước cấp giấy phép niêm yết số 109/UBCK-GPNY và ngày 28/12/2006 Công ty chính thức giao dịch cổ phiếu tại Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.

+ Quá trình phát triển : 

    Sau khi chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần, Công ty đaõ nổ lực phát triển  và duy trì các hoạt động kinh doanh truyền thống như sửa chữa, đoùng tàu và vận tải xăng dầu đường sông, đồng thời chuyển mạnh sang vận tải xăng dầu ven biển. Đaây có thể nói là một bước đi chiến lược của Công ty, nhờ đoù đaõ tạo những bước phát triển mạnh cả về quy mô đội vận tải cũng như thị trường vận tải xăng dầu của Công ty. Năm 2000, Công ty đã đầu tư hoán cải hai tàu sông thành tàu chạy ven biển có trọng tải 750 tấn và 338 tấn; năm 2003, tiếp tục hoán cải một tàu sông thành tàu chạy ven biển có trọng tải 600 tấn;năm 2004, đầu tư mua một tàu chạy ven biển có trọng tải 700 tấn;năm 2006 Công ty đaõ đầu tư mua một tàu ven biển trọng tải hơn 2000 tấn, ñến nay đội taøàu chạy ven biển của Công ty hoạt động đạt hiệu quả cao, đaõ cho thấy rằng hướng đầu tư phát triển vận tải ven biển của công ty là hợp lý và đuùng đắn. 

   Ngoài ra, để nâng cao phát triển thị trường vận tải đường sông và nâng cao chất lượng đội tàu, năm 2003 Công ty đaõ đầu tư mua hai tàu sông có trọng tải 1.000 tấn có chất lượng và tính năng kỹ thuật cao, năm 2006 Công ty đầu tư đoùng mới 02 tàu sông trọng tải 1000 tấn/chiếc ( Xí nghiệp của Công ty đoùng). Các tàu đaõ hoạt động hiệu quả cao, đaùp ứng được yêu cầu của khách hàng.

    Bên cạnh việc phát triển về kinh doanh vận tải xăng dầu, Công ty tiếp tục phát triển và mở rộng thị trường sửa chữa đoùng mới tàu, tăng cường công tác tiếp thị, xây dựng giá thành có tính cạnh tranh đối với các đơn vị khác. Tăng tính chủ động trong kinh doanh cho Xí nghiệp Sửa chữa Đoùng tàu Bình Chánh, Công ty đaõ quyết định nâng cấp từ hoạch toùùan báo sổ thành hạch toán kế toán phụ thuộc, và đổi tên thành Xí nghiệp Sửa chữa Đoùng tàu - Thương mại Petrolimex.

    Tháng 4/2005, Công ty đầu tư san lấp mặt bằng và cơ sở hạ tầng cho khu đất rộng 20.000m​2 tại Bờ Băng Phú Xuân Nhà Bè và thành lập Xưởng Sửa chữa tàu Phú Xuân. Tuy mới thành lập nhưng Xưởng đã hoạt động ổn định và công ty đang tiếp tục đầu tư cơ sở cật chất, thiết bị cho Xưởng, góp phần vào sự phát triển lĩnh vực sửa chữa đoùng mới tàu nói riêng và hoạt động kinh doanh của Công ty nói chung.

    Trên cơ sở Phòng Thương mại, ngày 1/1/2005, Hội đồng quản trị Công ty đaõ ra quyết định thành lập “Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex” hạch toùan kế toán phụ thuộc, tháng 08-2006 chuyển thành Công ty TNHH một thành viên thương mại và vận tải Petrolimex. Đến nay, Công ty TNHH một thành viên thương mại và vận tải Petrolimex là Tổng đại lý Xăng dầu của Công ty Xăng dầu khu vực II, hoạt động ngày một phát triển.

    Là một Công ty cổ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp, Công ty luôn chú trọng đến nhaâân tố con người, xác định  đaây là yếu tố quan trọng giúp cho Công ty phát triển, tuyển chọn những người có năng lực, trình độ và có tâm huyết với Công ty. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty luôn quan tâm đến công tác đaøo tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ và công nhân viên của Công ty; chăm lo đời sống, điều kiện làm việc của CBCNV, thực hiện đầy đủ các chính sách chế độ đối với người lao động.

      Định hướng phát triển 

·  Các mục tiêu chủ yếu của Công Ty

    Phát triển nghành vận tải xăng dầu đường biển và đường sông nội địa, quôc tế là mục tiêu chủ yếu của công ty đồng thời phát triển kinh doanh xăng dầu, xuất nhập khầu, kinh doanh sửa chữa tàu - đóng tàu.

        -    Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

    Định hướng chiến luợc phát triển công ty là từng bước xây dựng và phát triển công ty theo mô hình công ty mẹ, công ty con

    Chiến lược phát triển công ty mẹ

     Định hướng phát triển công ty mẹ với các ngành kinh doanh chủ lực là:

- Vận tải xăng dầu, xuất nhập khẩu hàng hoá. Xây dựng và phát triển mô hình công ty hiện nay thành một doanh nghiệp mang tính chuyên nghiệp cao về vận tải xăng dầu đường biển, đường sông nội địa, đường sông quốc tế, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và trở thành doanh nghiệp chủ lực về vận tải nội địa và Campuchia.

- Liên doanh với các tổ chức hoặc cá nhân là đối tác chiến lược về thị trường hàng hóa nội địa và quốc tế để liên kết đầu tư tài sản kinh doanh vận tải nội địa và quốc tế.

-Tập trung chuyên môn hoá, chuyên nghiệp hoá ngành xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ đến năm 2010 đạt tiêu chuẩn quốc tế và trở thành công ty xuất nhập khẩu có thương hiệu và uy tín trên thị trường quốc tế.

-Để đáp ứng các yếu cầu về chiến lược phát triển, công ty phải xây dựng chính sách thu hút mời gọi các cổ đông chiến lược về thị trường, quản lý, nhân sự, thương hiệu, tham gia góp vốn/ liên doanh liên kết với công ty mẹ để nâng qui mô của công ty lớn hơn hiện nay.

    Chiến lược phát triển các Công ty thành viên

   Chiến lược phát triển các công ty thành viên là đa dạng hoá sở hữu, đa dạng hoá loại hình kinh doanh của Công ty theo nguyên tắc công ty góp vốn tham gia thành lập/đầu tư vốn vào công ty khác; các cổ đông góp vốn phải là các cổ đông chiến lược

* Mục tiêu kế hoạch phát triển các công ty thành viên giai đoạn 2007-2015 như sau:

1/. Thành lập Công ty  Cổ phần Kho Cảng tại TP.HCM

-Trên cơ sở khu đất của Công ty tại Phú Xuân -Nhà Bè; Diện tích 2 Ha, mở rộng diện tích thêm 8 Ha và thành lập một Công ty kinh doanh kho cảng

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh kho cảng và dịch vụ quốc tế

- Cổ đông chiến lược: Tập đoàn Vinashin, tập đoàn Petronas

- Thời gian thực hiện : 2007-2012

2/. Thành lập công ty Cổ Phần Thương Mại- Dầu Khí

- Cổ phần hoá Công ty TNHH một thành viên thương mại và vận tải Petrolimex hiện nay của Công ty thành  Công ty CP Thương mại- dầu khí

Ngành nghề chính : Kinh doanh xăng dầu và sản phẩm dầu khí

- Cổ đông chiến lựợc :Tập đoàn dầu khí Petronas, các cổ đông dầu khí trong nước

- Thời gian thực hiện : 2008-2015

3/. Phát triển XN đóng tàu- thương mại Petrolimex  thành Công ty TNHH một thành viên: Đầu tư để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

     Thời gian thực hiện dự án : 2007-2010

4/. Dự kiến vốn điều lệ của Công ty đến năm 2015 là 250 tỷ đồng.
II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

        +  Một số chỉ tiêu tài chính thực hiện trong năm 2006 so với kế hoạch.    
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Chỉ tiêu

Đơn 

vị tính

K/hoaïch 

năm 2006

Thực hiện 

năm 2006

Tỷ lệ 

TH/KH 2006

1

Vốn điều lệ

Đồng

19.370.000.000

35.000.000.000

181%

2

Tổng vốn kinh doanh

"

25.248.609.723

42.469.697.546

168%

3

Tổng doanh thu

"

666.000.000.000

785.134.668.057

118%

4

Tổng chi phí

"

658.640.190.040

775.129.661.385

118%

5

Tổng lợi nhuận KD

"

7.359.809.960

10.005.006.672

136%

6

Thu nhập bình quân

"

2.620.000

3.023.509

115%

7

Nộp ngân sách

"

3.500.000.000

5.007.571.708

143%


   Trong năm 2006 toàn Công ty đã có những bước đột phá trong kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, nộp  ngân sách, thu nhập bình quân người lao động đạt mức cao so với kế hoạch. 

    Phát triển thị trường, đa dạng hoá sản phẩm kinh doanh: Vận tải xăng dầu đường biển, đường sông quốc tế, xuất nhập khẩu hàng hoá.

    Áp dụng các chuẩn mực trong quản lý, điều hành công ty để phát triển thị trường, tăng doanh thu, giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
Báo cáo tình hình tài chính  và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006:
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ÑVT

Năm báo cáo 

(2006)

Năm trước 

(2005)

A. Tình hình tài chính

I. Tổng tài sản 

đồng

110.711.556.375

74.279.892.420

1. Tài sản ngắn hạn

"

85.633.926.839

64.448.712.106

2. Tài sản dài hạn

"

25.077.629.536

9.831.180.314

II. Tổng nguồn vốn

"

110.711.556.375

74.198.246.933

III. Nợ phải trả

"

61.497.710.635

44.444.162.553

IV. Vốn chủ sở hữu

"

49.213.845.740

29.754.084.380

B. Kết quả hoạt động kinh doanh

1. Tổng doanh thu 

"

785.134.668.057

495.432.460.677

2. Tổng chi phí

775.129.661.385

489.826.081.353

2. Tổng lãi (+), lỗ (-)

"

10.005.006.672

5.606.379.324

3. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN

"

7.159.659.387

4.036.593.113

C. Các chỉ tiêu đánh giá khác

1. Khả năng thanh toán 

 - Khả năng thanh toán hiện hành

Lần

1,80

1,67

 - Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

Lần

1,40

1,45

 - Khả năng thanh toán nhanh

Lần

0,32

0,23

2. Tỷ suất sinh lời

   Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

   - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần

%

1,28

1,14

   - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần

%

0,92

0,82

 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

    - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản

%

9,04

7,55

    - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản

%

6,47

5,43

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu

%

14,55

13,57

Tổng số cổ phiếu phổ thông

3.500.000

1.937.000

Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành

3.500.000

1.937.000

Cổ tức

4.900.000.000

2.324.400.000


IV . BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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NỘI DUNG

SỐ CUỐI NĂM

SỐ ĐẦU NĂM

I

Tài sản  ngắn hạn

85,633,926,839

64,448,712,106

 

1

Tiền và các khoản tương đương tiền

19,816,573,046

10,273,708,497

    

 

2

Các khoản đầu tư tài chính ngắùn hạn

3

Các khoản phải thu ngăn hạn

51,433,646,699

29,063,189,088

    

 

4

Hàng tồn kho

12,373,825,892

20,420,794,899

    

 

5

Tài sản  ngắn hạn khác

2,009,881,202

4,691,019,622

      

 

II

Tài sản dài hạn

25,077,629,536

9,831,180,314

1

Các khoản phải thu dài hạn

2

Tài sản cố định

24,212,863,171

9,503,141,223

      

 

3

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

137,130,000

137,130,000

        

 

4

Tài sản dài hạn khác

727,636,365

190,909,091

        

 

III

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

110,711,556,375

74,279,892,420

    

 

IV

Nợ phải trả

61,497,710,635

44,525,808,040

    

 

1

Nợ ngắn hạn

61,356,250,340

44,444,162,553

    

 

2

Nợ dài hạn

141,460,295

81,645,487

          

 

V

Vốn chủ sở hũu 

49,213,845,740

29,754,084,380

1

Vốn chủ sở hữu

49,138,785,406

29,720,860,261

- Vốn đầu tư của chủ sỡ hũu

35,000,000,000

19,370,000,000

    

 

- Thặng dư vốn cổ phần

518,666,555

518,666,555

        

 

- Các quỹ

6,951,030,991

5,865,706,638

     

 

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

6,669,087,860

3,966,487,068

     

 

2

Nguồn kinh phí và quỹ khác

75,060,334

33,224,119

          

 

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi

75,060,334

33,224,119

          

 

IV

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

110,711,556,375

74,279,892,420

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2006


II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 


[image: image4.wmf]STT

CHỈ TIÊU

 NĂM NAY 2006

 NĂM TRƯỚC 2005

1

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

782.475.967.169

        

 

493.944.101.540

          

 

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

7.147.530

                 

 

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp

782.468.819.639

        

 

493.944.101.540

          

 

4

Giá vốn hàng bán

745.733.800.365

     

 

473.307.182.988

       

 

5

LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

36.735.019.274

          

 

20.636.918.552

            

 

6

Doanh thu hoạt động tài chính

1.118.745.403

         

 

222.585.231

               

 

7

Chi phí tài chính

3.629.105.220

         

 

960.631.584

               

 

8

Chi phí bán hàng

17.624.635.457

       

 

9.528.380.081

           

 

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

7.057.433.212

         

 

4.579.538.414

           

 

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

9.542.590.788

            

 

5.790.953.704

              

 

11

Thu nhập khác

1.547.103.015

         

 

1.265.773.906

           

 

12

Chi phí khác

1.084.687.131

         

 

1.450.348.286

           

 

13

Lợi nhuận khác

462.415.884

               

 

(184.574.380)

                

 

14

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

10.005.006.672

          

 

5.606.379.324

              

 

15

Thuế thu nhập doanh nghiệp

2.845.347.285

         

 

1.569.786.211

           

 

16

Lợi nhuận sau thuế thu nhâp doanh nghiệp

7.159.659.387

            

 

4.036.593.113

              

 

17

Lãi cơ bản cổ phiếu

2.365

                         

 

2.084

                           

 

18

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu

1.400

                         

 

1.200

                           

 


V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN
  Kiểm Toán độc lập :

1. Đơn vị kiểm toán độc lập : CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C)

2. Ý kiến của cơ quan kiểm toán: Theo ý kiến của công ty kiểm toán, báo cáo tài chính hợp nhất đề cập đã phản ánh hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của tập đoàn tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2006, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

      - Cổ đông nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: Tổng công ty xăng dầu Việt Nam nắm giữ 51,21%.

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
      Tóm tắt lý lịch các cá nhân trong Ban Giám Đốc :
        1./ Ông PHAN VĂN KỲ:  Giám đốc điều hành Công ty

          Giới tính
: Nam

          Ngày tháng năm sinh
: 12-09-1957

          Nơi sinh
: HaøTĩnh

Quoác tòch
: Việt Nam

Dân tộc
: Kinh

Quê  quán
: Xã Thạch Vĩnh- Huyện Thạch Hà- Tỉnh Hà Tĩnh

Địa  chỉ thường trú
: 95/40  Leâ Vaên Só, P.13, Q. Phuù Nhuận, Tp.HCM

Số điện  thoại liên lạc
: 5121780

Trình độ văn hóa
: Đại học

Trình độ  chuyên môn
: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác
:

· 3/1975 – 5/1981
: Quân nhân, công tác tại hạm đội 171 Hải quân.

· 6/1981 – 9/1999
: Sĩ quan hàng hải, Trưởng phòng kinh doanh Xí 
     

                                                      nghiệp đường sông Công ty VITACO.

· 10/1999 đến 4/2002
: Phó Giám đốc Công ty.
                           

               -     4/2002 đến nay       : Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Vận tải Xăng  

                                                       dầu đường thủy Petrolimex.

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HÑQT- Giám đốc điều hành Công ty.

Hành vi vi phạm pháp luật
: Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty
: Không có

2./ Ôâng ĐỖ VĂN LONG: Phó Giám đốc điều hành Công ty
Giới tính
: Nam
Ngày tháng năm sinh
: 25-06-1962
Nơi sinh
: Thụy Lôi, Tiên Lữ, Hưng Yên
Quốc tịch
: Việt Nam
Daân tộc
: Kinh
Queâ quaùn
: Thụy Lôi, Tiên Lữ, Hưng Yên
            Địa chỉ thường trú
: 8A/A17 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, Q.1

Số điện thoại lieân lạc  cô quan: 7266326 - 0903918047

Trình độ văn hóa
: Đại học

Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư đóng tàu thủy

Quá trình công tác
:

· 1987 - 1989
: Tổ phó tổ thợ hàn         

· 1989 – 1992     
: Kỹ sư - Chủ nhiệm công trình 

· 1992 – 1999   
: Quản đốc Xưởng Phú Xuân 

· 1999 – 2002
: Quản đốc Xưởng Bình Chánh

· 2002 – 2005 
: Giám đốc XN Đoùng tàu – Thương mại Petrolimex

Chức vụ  công tác hiện nay
: Thành  viên HĐQT CTCP PJTACO, Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc  XN Đóng tàu – Thương mại Petrolimex.

Hành vi vi phạm pháp luật
: Khoâng coù

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
: Khoâng coù

3./ Ông  TRẦN QUANG TUẤN:  Phó Giám đốc Công ty
Giôùi tính
: Nam
Ngày tháng năm sinh
: 16/09/1970
Nơi sinh
: Nam Định
Quốc tịch
: Việt Nam
Dân tộc
: Kinh
Quê quán
: Duyên Hưng, Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định
            Địa chỉ thường trú
: 114 Đường Vĩnh Hội, Phường 4, Quận 4

Số điện thoại liên lạc ô ûcô quan: 5121779 

Trình độ văn hóa
: Đại học 

Trình độ chuyên môn
: Kỹ sư Hàng hải 

Quá trình công tác
:

· 10/1999 – 08/2000
: Phó phòng kinh doanh CTCP VTXD đường thủy Petrolimex.

· 08/2000 đến nay
: Trưởng phòng kinh doanh, Thành viên HĐQT Công  

                    ty.

Chức vụ công tác hiện nay
: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc kinh doanh.

Hành vi vi phạm pháp luật
: Khoâng coù

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
: Khoâng coù

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ HỘI ĐỒNGQUẢN TRỊ

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thành phần của HĐQT: 05 người:

- Ông Nguyễn Bùi Dũng:     Chủ tịch HĐQT-          tỷ lệ nắm giữ cổ phần 0,32% 

- Ông Nguyễn Việt Hùng:    Phó Chủ tịch HĐQT    tỷ lệ nắm giữ cổ phần 0,28%

- Ông  Phan Văn Kỳ:           Thành viên HĐQT       tỷ lệ nắm giữ cổ phần 0,58%

- Ông  Trần Quang Tuấn:    Thành viên HĐQT       tỷ lệ nắm giữ cổ phần 0,21%

- Ông  Đỗ Văn Long:           Thành viên HĐQT       tỷ lệ nắm giữ cổ phần 0,33%

 Số thành viên HĐQT độc lập không điều hành: 01

   - Ông Nguyễn Bùi Dũng:        Chủ tịch HĐQT          

Khả năng thực hiện trách nhiệm của HĐQT: hoàn thành tốt trách nhiệm được giao.

Các tiểu ban trong HĐQT: không 

Quyền lợi của thành viên HĐQT: không có giao dịch kinh doanh với công ty

Thành phần Ban kiểm soát: 03 người không tham gia điều hành 

- Ông Lê Văn Minh:         Trưởng ban

- Ông Nguyễn Văn Lân:   Kiểm soát viên

- Ông Phạm Ngọc Sinh:   Kiểm soát viên

2. Các dự liệu về thống kê cổ đông của công ty đến ngày 14/12/2006.

	STT


	
	Danh mục

	Số lượng
 cổ đông
	Số lượng cổ 
phần nắm giữ
	 Tỷ lệ 

	1
	Cổ đông nhà nước
	1
	          1.792.463 
	51,21%

	2
	Cổ đông đặc biệt
	7
	              87.916 
	2,51%

	
	- Hội đồng quản trị
	5
	              60.488 
	1,73%

	
	- Ban kiểm soát
	2
	              27.428 
	0,78%

	3
	Cổ đông trong công ty
	78
	             263.081 
	7,52%

	4
	Cổ đông ngoài công ty
	953
	          1.356.540 
	38,76%

	
	- Cá nhân trong nước
	951
	          1.298.069 
	37,09%

	
	- Tổ chức trong nước
	1
	              40.401 
	1,15%

	
	- Cá nhân nước ngoài
	1
	              18.070 
	0,52%

	TỔNG CỘNG
	      1.039 
	          3.500.000 
	100,00%


- Tình hình giao dịch của cổ đông lớn: không giao dịch

 Trên đây là một số nét chính về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006 của Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu Đường Thủy Petrolimex.

  Kính báo cáo.

                      CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

                                                                                    CHỦ TỊCH

                                      NGUYỄN BÙI DŨNG
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		Chỉ tiêu		ĐVT		Năm báo cáo 
(2006)		Năm trước 
(2005)

		A. Tình hình tài chính

		I. Tổng tài sản		đồng		110,711,556,375		74,279,892,420

		1. Tài sản ngắn hạn		"		85,633,926,839		64,448,712,106

		2. Tài sản dài hạn		"		25,077,629,536		9,831,180,314

		II. Tổng nguồn vốn		"		110,711,556,375		74,198,246,933

		III. Nợ phải trả		"		61,497,710,635		44,444,162,553

		IV. Vốn chủ sở hữu		"		49,213,845,740		29,754,084,380

		B. Kết quả hoạt động kinh doanh

		1. Tổng doanh thu		"		785,134,668,057		495,432,460,677

		2. Tổng chi phí				775,129,661,385		489,826,081,353

		2. Tổng lãi (+), lỗ (-)		"		10,005,006,672		5,606,379,324

		3. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN		"		7,159,659,387		4,036,593,113

		C. Các chỉ tiêu đánh giá khác

		1. Khả năng thanh toán

		- Khả năng thanh toán hiện hành		Lần		1.80		1.67

		- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn		Lần		1.40		1.45

		- Khả năng thanh toán nhanh		Lần		0.32		0.23

		2. Tỷ suất sinh lời

		Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

		- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần		%		1.28		1.14

		- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần		%		0.92		0.82

		Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

		- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản		%		9.04		7.55

		- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản		%		6.47		5.43

		Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu		%		14.55		13.57

		Tổng số cổ phiếu phổ thông				3,500,000		1,937,000

		Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành				3,500,000		1,937,000

		Cổ tức				4,900,000,000		2,324,400,000
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		BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2006

		I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

		STT		NỘI DUNG		SỐ CUỐI NĂM		SỐ ĐẦU NĂM

		I		Tài sản  ngắn hạn		85,633,926,839		64,448,712,106

		1		Tiền và các khoản tương đương tiền		19,816,573,046		10,273,708,497

		2		Các khoản đầu tư tài chính ngắùn hạn

		3		Các khoản phải thu ngăn hạn		51,433,646,699		29,063,189,088

		4		Hàng tồn kho		12,373,825,892		20,420,794,899

		5		Tài sản  ngắn hạn khác		2,009,881,202		4,691,019,622

		II		Tài sản dài hạn		25,077,629,536		9,831,180,314

		1		Các khoản phải thu dài hạn

		2		Tài sản cố định		24,212,863,171		9,503,141,223

		3		Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		137,130,000		137,130,000

		4		Tài sản dài hạn khác		727,636,365		190,909,091

		III		TỔNG CỘNG TÀI SẢN		110,711,556,375		74,279,892,420

		IV		Nợ phải trả		61,497,710,635		44,525,808,040

		1		Nợ ngắn hạn		61,356,250,340		44,444,162,553

		2		Nợ dài hạn		141,460,295		81,645,487

		V		Vốn chủ sở hũu		49,213,845,740		29,754,084,380

		1		Vốn chủ sở hữu		49,138,785,406		29,720,860,261

				- Vốn đầu tư của chủ sỡ hũu		35,000,000,000		19,370,000,000

				- Thặng dư vốn cổ phần		518,666,555		518,666,555

				- Các quỹ		6,951,030,991		5,865,706,638

				- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		6,669,087,860		3,966,487,068

		2		Nguồn kinh phí và quỹ khác		75,060,334		33,224,119

				- Quỹ khen thưởng, phúc lợi		75,060,334		33,224,119

		IV		TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		110,711,556,375		74,279,892,420
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		STT		CHỈ TIÊU		NĂM NAY 2006		NĂM TRƯỚC 2005

		1		Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		782,475,967,169		493,944,101,540

		2		Các khoản giảm trừ doanh thu		7,147,530

		3		Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp		782,468,819,639		493,944,101,540

		4		Giá vốn hàng bán		745,733,800,365		473,307,182,988

		5		LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		36,735,019,274		20,636,918,552

		6		Doanh thu hoạt động tài chính		1,118,745,403		222,585,231

		7		Chi phí tài chính		3,629,105,220		960,631,584

		8		Chi phí bán hàng		17,624,635,457		9,528,380,081

		9		Chi phí quản lý doanh nghiệp		7,057,433,212		4,579,538,414

		10		Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		9,542,590,788		5,790,953,704

		11		Thu nhập khác		1,547,103,015		1,265,773,906

		12		Chi phí khác		1,084,687,131		1,450,348,286

		13		Lợi nhuận khác		462,415,884		(184,574,380)

		14		Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		10,005,006,672		5,606,379,324

		15		Thuế thu nhập doanh nghiệp		2,845,347,285		1,569,786,211

		16		Lợi nhuận sau thuế thu nhâp doanh nghiệp		7,159,659,387		4,036,593,113

		17		Lãi cơ bản cổ phiếu		2,365		2,084

		18		Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		1,400		1,200
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		STT		Chỉ tiêu		Đơn 
vò tính		K/hoaïch 
năm 2006		Thực hiện 
năm 2006		Tỷ lệ 
TH/KH 2006

		1		Vốn điều lệ		Đồng		19,370,000,000		35,000,000,000		181%

		2		Tổng vốn kinh doanh		"		25,248,609,723		42,469,697,546		168%

		3		Tổng doanh thu		"		666,000,000,000		785,134,668,057		118%

		4		Tổng chi phí		"		658,640,190,040		775,129,661,385		118%

		5		Tổng lợi nhuận KD		"		7,359,809,960		10,005,006,672		136%

		6		Thu nhập bình quân		"		2,620,000		3,023,509		115%

		7		Nộp ngân sách		"		3,500,000,000		5,007,571,708		143%






